
   

Về chính sách xuất nhập khẩu của Trung Quốc 
sau cải cách 1978 và gợi ý cho Việt Nam 

Trương Tuấn Anh (*) 

au gần 40 năm đổi mới cải cách nền 
kinh tế kể từ cuối năm 1978, Trung 

Quốc đang thực sự trở thành một thế 
lực kinh tế lớn hàng đầu trên thế giới. 
Hiện nay, theo những tính toán khác 
nhau của nhiều tổ chức quốc tế về giá trị 
của nền kinh tế, thậm chí Trung Quốc đã 
vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế số 1 
thế giới (Bloomberg, 2014). Những đánh 
giá này hoàn toàn dựa trên cơ sở định 
lượng và đáng tin cậy. Mặc dù những 
thông tin trên chưa hoàn toàn được đưa 
ra công bố phổ biến hay mang tính khẳng 
định mạnh mẽ, song nó cũng phản ánh rõ 
được sự lớn mạnh thực sự đáng khâm 
phục của nền kinh tế đang phát triển có 
dân số đông nhất thế giới này. 

Nói đến sự phát triển vượt bậc và 
những thành tựu kinh tế lớn của Trung 
Quốc, chắc hẳn ai cũng phải đồng quan 
điểm rằng, lĩnh vực quan trọng nhất đã 
góp phần lớn vào kỳ tích đó đến nay 
chính là lĩnh vực xuất nhập khẩu hay 
ngoại thương của nước này. Ngay sau 
khi bước vào những năm đầu của cải 
cách nền kinh tế, Chính phủ Trung 
Quốc đã đặc biệt tập trung nguồn lực 
vào lĩnh vực ngoại thương với việc ban 
hành các chính sách ưu tiên cho xây 
dựng cơ sở hạ tầng, định hướng, hỗ trợ 

thúc đẩy cho các doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu cả về chủ trương chính sách, 
quyền tự chủ, vốn và các nguồn lực bổ 
trợ khác. Năm 1978,(*)Trung Quốc đứng 
thứ 32 trên thế giới về tổng kim ngạch 
xuất nhập khẩu và sau gần 20 năm đã 
vươn lên vị trí thứ 10 (năm 1997). Đến 
năm 2010, Trung Quốc đã vượt Mỹ vươn 
lên vị trí số 1 thế giới với tổng giá trị đạt 
1.578 tỷ USD (WTO, 2010), chiếm xấp 
xỉ 10% kim ngạch xuất nhập khẩu của 
thế giới và vẫn tiếp tục duy trì vị thế 
này cho đến nay.  

Việt Nam tiến hành cải cách mở cửa 
kinh tế sau Trung Quốc 8 năm, mặc dù 
đã đạt được những thành quả đáng kể 
trong phát triển kinh tế và ngoại 
thương, song xét về những yếu tố tương 
đồng như văn hoá, nguồn lực sẵn có, 
điều kiện khách quan..., những thành 
tựu đó thực sự chưa đáp ứng được nhiều 
kỳ vọng của nhân dân cũng như chưa 
tương xứng với tiềm năng của mình. Bài 
viết này mong muốn giới thiệu những 
thành tựu và kinh nghiệm của Trung 
Quốc trong việc đẩy mạnh phát triển 
lĩnh vực ngoại thương, đặc biệt là sự 
phù hợp, hiệu quả lớn của các chính 

                                                
(*) ThS., Viện Thông tin Khoa học Xã hội. 
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sách đối với doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu nước này sau hơn 30 năm tiến 
hành cải cách kinh tế và hy vọng góp 
phần mang lại những thông tin hữu ích 
cho các nhà quản lý kinh tế Việt Nam 
làm cơ sở để đưa ra các chính sách phát 
triển ngoại thương thành công hơn cho 
doanh nghiệp nước ta trong thời gian tới. 

I. Các chính sách đối với doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu Trung Quốc 

1. Những điểm nhấn trong các chính 
sách hướng tới các doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu Trung Quốc xuyên suốt từ 
thời điểm cải cách nền kinh tế năm 1978 
đến nay  

Thứ nhất là nhà nước trao quyền tự 
chủ kinh doanh ngoại thương xuống các 
địa phương. Ngay từ những ngày đầu 
của cải cách nền kinh tế, Trung Quốc đã 
đề ra các biện pháp cụ thể như cho phép 
các địa phương có thể thành lập các công 
ty ngoại thương địa phương; các thành 
phố trực thuộc Trung ương và tỉnh được 
phép thành lập tổng công ty ngoại 
thương riêng; ưu tiên quyền hạn kinh 
doanh xuất - nhập khẩu cho hai tỉnh 
Phúc Kiến và Quảng Đông; trao quyền 
sản xuất kinh doanh và xuất khẩu cho 
các xí nghiệp sản xuất nhỏ và vừa; mở 
rộng quyền kinh doanh cho các tổng công 
ty xuất - nhập khẩu... Chính sách này đã 
mở ra một bước ngoặt mới quan trọng 
trong hoạt động ngoại thương của Trung 
Quốc, có tác dụng mở rộng quan hệ mậu 
dịch song và đa phương.  

Thứ hai là đổi mới cơ chế quản lý 
ngoại thương. Trước đây, các hoạt động 
ngoại thương được quản lý trực tiếp bằng 
các công cụ hành chính đã gây cản trở 
lớn đối với hoạt động ngoại thương. 
Chính vì vậy, cần phải thay cơ chế quản 
lý này bằng một cơ chế quản lý ngoại 
thương mới gọn nhẹ và năng động hơn, 

có sự phối hợp chặt chẽ giữa quản lý vĩ 
mô và quản lý vi mô. Thông qua việc 
thành lập Bộ Ngoại thương với những 
quyền hạn và chức năng của mình trong 
việc quản lý ngoại thương ở cấp vĩ mô thì 
các tỉnh, thành phố, khu vực tự trị cũng 
thành lập các Uỷ ban ngoại thương, Cục 
quản lý ngoại thương để lãnh đạo và 
quản lý công tác ngoại thương của các 
địa phương. Ngoài ra, các công ty cũng 
từng bước thay đổi chức năng quản lý 
sang kinh doanh, thực hiện kinh doanh 
tổng hợp, đa dạng; được phép hoạt động 
riêng. Do đó, hoạt động buôn bán với 
nước ngoài ở các địa phương được chủ 
động cao và phát triển khá mạnh.  

Thứ ba là thực hiện chế độ khoán 
kinh doanh ngoại thương. Chế độ này 
được thực hiện như sau: Tổng công ty 
ngoại thương trung ương giao khoán 
xuất - nhập khẩu trực tiếp cho các địa 
phương. Các địa phương chịu trách 
nhiệm về các vấn đề liên quan đến xuất - 
nhập khẩu và giao nộp ngoại tệ lên 
trung ương, đảm bảo đầy đủ chỉ tiêu và 
hiệu quả đối với Nhà nước. Sau khi đã 
nhận khoán, các địa phương giao chỉ tiêu 
khoán xuống các doanh nghiệp và cơ sở 
hoạt động ngoại thương trong tỉnh, 
thành phố và huyện. Để phối hợp với việc 
thực hiện chế độ trách nhiệm khoán kinh 
doanh ngoại thương một cách đồng bộ, 
Trung Quốc đã thực hiện cải cách một số 
thể chế chủ yếu có liên quan đến sản 
xuất và kinh doanh xuất - nhập khẩu 
như thể chế kế hoạch ngoại thương, thể 
chế phân phối lợi nhuận ngoại thương, 
thể chế giữ lại ngoại tệ, thể chế tài vụ 
ngoại thương. 

Thứ tư là phát triển các cơ quan 
thương vụ ở nước ngoài. Cùng với việc 
mở rộng quan hệ mậu dịch với các nước 
trên thế giới, hoạt động ngoại thương của 
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Trung Quốc ngày càng sôi động thông 
qua việc thành lập các cơ quan thương 
vụ ở các nước có và chưa có quan hệ 
ngoại giao. Những năm qua, các cơ quan 
này đã đóng góp rất lớn vào các hoạt 
động đàm phán và ký kết các hiệp định 
mậu dịch, bảo vệ quyền lợi cho doanh 
nghiệp của mình ở các nước sở tại, giúp 
đỡ các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động 
ngoại thương của nước mình trong lĩnh 
vực thương mại quốc tế. Ngoài ra, Trung 
Quốc còn lập ra các văn phòng đại diện, 
công ty xuất - nhập khẩu, đặc biệt là bốn 
trung tâm mậu dịch lớn ở New York, 
Atlanta, Panama và Hambourg. 

2. Các chính sách khuyến khích cụ 
thể cho các doanh nghiệp xuất khẩu 

Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi 
cho các vùng duyên hải phát triển kinh tế, 
tăng cường xuất khẩu nhằm nâng cao 
nguồn thu cho ngân sách nhà nước, 
Trung Quốc cũng cải cách chính sách 
xuất nhập khẩu nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc giao thương với nước 
ngoài. Xuất phát từ kinh nghiệm của 
mậu dịch quốc tế và thực tế của mình, 
Trung Quốc nhận thấy cần đẩy mạnh 
xuất khẩu đến mức tối đa, đồng thời 
tránh tập trung quá mức vào một thị 
trường đặc biệt nào đó, đa dạng hoá thị 
trường xuất khẩu để đảm bảo xuất khẩu 
phát triển ổn định nhịp nhàng. Vì thế, kể 
từ khi cải cách mở cửa năm 1978 đến nay, 
Trung Quốc đã áp dụng rất nhiều chính 
sách để khuyến khích, đẩy mạnh xuất 
khẩu và đến nay, các chính sách này đã 
thực sự phát huy hiệu quả kinh tế.  

a. Chính sách khuyến khích đầu tư 

Trung Quốc chủ trương khuyến 
khích đầu tư cho xuất khẩu đến mức tối 
đa bằng việc sử dụng chính sách thu hút 
và khai thác có hiệu quả dòng vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài vào các hoạt động 

sản xuất để xuất khẩu. Chính sách thu 
hút FDI cho mục tiêu này được khởi 
nguồn từ năm 1988 khi Trung Quốc ban 
hành Luật Doanh nghiệp sở hữu toàn bộ 
vốn nước ngoài (The Wholly Foreign-
Owned Enterprise Law) và nhất là sau 
khi Luật Công ty (The Company Law) 
được ban hành năm 1994. Các rào cản 
đối với FDI như yêu cầu về chuyển giao 
công nghệ, cân đối ngoại tệ và tỷ lệ nội 
địa hoá được bãi bỏ. Nhờ đó, dòng vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào Trung 
Quốc có xu hướng ngày càng gia tăng vào 
những ngành xuất khẩu mà Trung Quốc 
có lợi thế so sánh. Năm 2010 Trung Quốc 
đã thu hút tới 105 tỷ USD và 253 tỷ 
USD vào năm 2012 (OECD, 2013), vượt 
Mỹ để trở thành nước thu hút FDI lớn 
nhất thế giới. Năm 2013, FDI vào Trung 
Quốc đã giảm chỉ còn 117,6 tỷ USD, xếp 
sau Mỹ với 159 tỷ USD 
(http://www.businessinsider.com/foreign-
direct-investment...). 

Những chính sách cụ thể trong việc 
thu hút FDI của Trung Quốc bao gồm: 
Thứ nhất, chính sách phát triển ngành 
sản xuất. Trong từng giai đoạn, Chính 
phủ Trung Quốc ban hành những quy 
định hướng dẫn đầu tư đối với thương 
nhân nước ngoài và danh mục hướng dẫn 
về ngành sản xuất để thu hút FDI. Thứ 
hai, chính sách phát triển vùng lãnh thổ. 
Chính phủ Trung Quốc chủ yếu thông 
qua các biện pháp như thành lập khu 
kinh tế đặc biệt, khu phát triển khoa học 
kỹ thuật và mở cửa các thành phố ven 
biển, tạo điều kiện thuận lợi và tập trung 
thu hút FDI vào đó. Thứ ba, chính sách 
chi viện về tài chính đối với các xí nghiệp 
đầu tư nước ngoài. Xí nghiệp đầu tư tại 
Trung Quốc có nhu cầu về vốn căn cứ 
theo quy định của pháp luật được vay vốn 
của các ngân hàng tại Trung Quốc. Thời 
hạn, lãi suất và phí vay về cơ bản áp dụng 
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như các xí nghiệp của Trung Quốc. Căn 
cứ theo nguyên tắc chủ động và thoả đáng, 
Chính phủ Trung Quốc cung cấp sự đảm 
bảo về rủi ro chính trị, bảo hiểm về thực 
hiện hợp đồng, bảo hiểm về bảo lãnh đối 
với những hạng mục đầu tư trọng điểm 
trong các lĩnh vực mà Chính phủ khuyến 
khích đầu tư. Thứ tư, ban hành các văn 
bản pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu 
tư trực tiếp nước ngoài. Trung Quốc ban 
hành các văn bản pháp luật điều chỉnh 
hoạt động đầu tư nước ngoài như luật xí 
nghiệp do nước ngoài đầu tư, các quy định 
ưu đãi về thuế, vay vốn đầu tư và quyền 
sử dụng đất... 

Bên cạnh đó, Trung Quốc vẫn áp 
dụng các chính sách can thiệp có lựa 
chọn để hướng FDI vào các lĩnh vực ưu 
tiên, từ đó góp phần thúc đẩy nhanh sự 
chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu.  

b. Chính sách tài chính  

Về việc áp dụng các chính sách tài 
chính đối với doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu, Trung Quốc chủ yếu thực hiện 3 
công cụ quan trọng là Trợ cấp xuất khẩu 
trực tiếp, hoàn thuế xuất khẩu và miễn 
giảm thuế đối với hàng xuất khẩu. Cụ 
thể như sau: 

Trợ cấp xuất khẩu trực tiếp là hình 
thức trợ cấp trực tiếp bằng tiền mặt đối 
với các xí nghiệp xuất khẩu nhằm hạ giá 
thành sản phẩm xuất khẩu, nâng cao 
khả năng cạnh tranh quốc tế. Trước năm 
1994, Trung Quốc đã áp dụng các chính 
sách khuyến khích xuất khẩu thu ngoại 
hối bằng việc trợ cấp xuất khẩu trực tiếp. 
Trung Quốc đã cho phép các xí nghiệp 
xuất nhập khẩu được giữ lại một phần 
ngoại hối, nâng đỡ tín dụng đối với các xí 
nghiệp xuất khẩu; cho vay ưu đãi về lãi 
suất đối với những xí nghiệp mua hàng 
để xuất khẩu và những vật tư để sản 
xuất hàng xuất khẩu, miễn giảm thuế 

quan. Thậm chí nếu các doanh nghiệp 
này bị lỗ vốn còn có thể được treo nợ tại 
ngân hàng mà thực tế là được Nhà nước 
xoá nợ. Sau năm 1994, trước yêu cầu cấp 
bách của cải cách trong nước và áp lực 
đẩy nhanh quá trình đàm phán gia nhập 
WTO, Trung Quốc đã thực hiện những 
biện pháp cải cách quan trọng nhất theo 
định hướng thị trường kể từ khi công 
cuộc cải cách mở cửa được khởi xướng 
vào cuối thập kỷ 1970. Trợ cấp xuất 
khẩu của Nhà nước đã bị xoá bỏ và từ đó 
các xí nghiệp ngoại thương phải chịu 
trách nhiệm độc lập về tài chính của 
mình. Điều này buộc các công ty ngoại 
thương phải cải tiến công tác quản lý và 
làm ăn có lãi. Hệ thống ngoại thương mới 
đã khuyến khích các xí nghiệp tự chủ 
kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh. 
Đó là một bước quan trọng nhằm nâng 
cấp trình độ quản lý và nâng cao kết quả 
kinh tế của các xí nghiệp ngoại thương.  

Chính sách hoàn thuế xuất khẩu, 
hiểu một cách đơn giản, là hình thức nhà 
nước bù đắp tài chính cho doanh nghiệp 
khi xuất khẩu hàng hoá, Chính phủ sẽ 
hoàn lại toàn bộ hay một phần thuế 
nhập khẩu nguyên liệu sản xuất và 
khoản thuế quốc nội mà doanh nghiệp 
đã nộp trong quá trình sản xuất cũng 
như lưu chuyển sản phẩm xuất khẩu 
trong nước. Chính sách này giúp cho các 
doanh nghiệp có thể hạ thấp giá thành 
hàng hóa xuất khẩu.  

Năm 1983, Trung Quốc bắt đầu thực 
hiện thử nghiệm chính sách này đối với 
17 loại đồng hồ và các chi tiết linh kiện 
khác. Năm 1985-1986, phạm vi hoàn 
thuế được mở rộng sang sản phẩm dầu 
thô, dầu thành phẩm và sản xuất trung 
gian. Đến năm 1988, nước này tiếp tục 
tăng hoàn thuế doanh thu với một tỷ lệ 
nhất định. Đến nay, các loại thuế sản 
phẩm được hoàn lại bao gồm bốn loại: 
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thuế sản phẩm, thuế giá trị gia tăng, 
thuế doanh thu và đặc biệt là thuế tiêu 
dùng. Về mức hoàn thuế, từ tháng 
8/2008 đến nay, Trung Quốc đã 7 lần 
thay đổi mức hoàn thuế xuất khẩu, ban 
đầu tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu được quy 
định là 9,8%, hiện nay tăng lên 13,5%. 
Đến cuối năm 2010, Trung Quốc cũng 
tăng hoàn thuế xuất khẩu trên hàng 
trăm sản phẩm trong nỗ lực giúp đỡ các 
nhà xuất khẩu chống chọi với sự sụt 
giảm kinh tế toàn cầu. Việc tăng hoàn 
thuế trên thêm 553 sản phẩm máy móc 
và điện tử có hiệu lực từ ngày 
01/01/2011. Chẳng hạn robot dùng 
trong công nghiệp sẽ tăng hoàn thuế từ 
14% lên 17%, xe máy, máy may tăng từ 
11% lên 14% (China Briefing, 2014). 

Miễn giảm thuế đối với hàng xuất 
khẩu là việc Chính phủ tiến hành miễn 
hoặc giảm các loại thuế quốc nội và thuế 
xuất khẩu trong quá trình sản xuất và 
kinh doanh các sản phẩm xuất khẩu. 
Chính sách này cũng giúp doanh nghiệp 
xuất khẩu hạ giá thành sản phẩm và 
nâng cao năng lực cạnh tranh về giá cả 
trên thị trường quốc tế.  

Thuế được giảm trong trường hợp 
hàng hoá nằm trong danh mục được 
Chính phủ Trung Quốc cho là cần thiết 
đối với sự phát triển của một ngành kinh 
tế chủ lực, chẳng hạn như các sản phẩm 
công nghệ cao. Chính sách của Trung 
Quốc khuyến khích các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh 
vực công nghệ cao. Các doanh nghiệp có 
đầu tư nước ngoài sản xuất một số loại 
hàng hoá công nghệ cao, hoặc hàng hoá 
định hướng xuất khẩu không phải trả 
thuế cho những thiết bị nhập khẩu mà 
Trung Quốc chưa sản xuất được, song 
cần thiết cho doanh nghiệp đó. Tính đến 
nay, Trung Quốc đã giảm hoặc miễn 

thuế xuất khẩu cho khoảng trên 4.000 
mặt hàng. Ví dụ mức giảm thuế cho 
hàng dệt may lên tới 16%. Đặc biệt, mức 
giảm thuế xuất khẩu tivi CRT lên đến 
17%. Các sản phẩm như da và quần áo 
da, đồ da... được áp mức giảm thuế là 
13%. Ngoài ra, Chính phủ nước này đã 
giảm thuế hoặc miễn thuế đối với sản 
phẩm thép và ngô xuất khẩu (China 
MOF, http://english.mofcom.gov.cn/...). 

c. Chính sách tỷ giá 

Trước năm 1979, Trung Quốc thực 
hiện chính sách tỷ giá cố định và đa tỷ 
giá. Cơ chế này đã làm cho các doanh 
nghiệp mất đi quyền chủ động trong 
kinh doanh, không gắn kết lợi ích kinh tế 
với hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp, làm cho các doanh nghiệp không 
chú ý đến hiệu quả của hoạt động sản 
xuất kinh doanh, tăng tính ỷ lại vào sự 
bao cấp của Nhà nước, chính điều này đã 
làm cho Trung Quốc rơi vào suy thoái, 
khủng hoảng kinh tế sâu sắc.  

Năm 1991, Trung Quốc chuyển từ tỷ 
giá cố định sang chế độ tỷ giá thả nổi có 
quản lý, duy trì hai loại tỷ giá. Do tỷ giá 
thị trường biến động mạnh đã tạo ra 
khoảng cách giữa hai loại tỷ giá. Đến 
năm 1993, thị trường giao dịch hối đoái 
giữa các doanh nghiệp phát triển, làm 
cho chênh lệch giữa hai loại tỷ giá càng 
gia tăng, tỷ giá chính thức thường xuyên 
thay đổi, hầu hết là phá giá. Theo thống 
kê, đồng NDT được điều chỉnh 23 lần 
trong năm 1981, 28 lần trong năm 1982, 
56 lần trong năm 1984 ở các mức độ khác 
nhau để tiến tới tỷ giá thực của nó. Cùng 
với sự phát triển của thị trường ngoại hối, 
tỷ giá trao đổi từng bước được dao động 
tự do hơn. Chính sách tỷ giá trong thời 
kỳ này đã giúp Trung Quốc đẩy mạnh 
xuất khẩu, giảm thâm hụt cán cân 
thương mại, cán cân thanh toán, đưa đất 
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nước ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế. 
Theo những điều chỉnh thử nghiệm 
thành công ban đầu, Chính phủ Trung 
Quốc tiếp tục điều chỉnh chính sách tỷ 
giá theo hướng đã vạch ra. 

Từ ngày 01/01/1994, Trung Quốc đã 
cho đồng NDT phá giá tới 35%, tỷ giá 
chính thức được điều chỉnh từ mức 5,7 
NDT/USD lên 8,7 NDT/USD và tỷ giá 
mới này được giữ gần như cố định 
trong giai đoạn 1995-2005. Tiếp theo, 
đồng NDT được điều chỉnh theo hướng 
định giá cao so với đồng USD. Tháng 
7/2005, Trung Quốc tiến hành điều 
chỉnh tỷ giá theo hướng nâng giá đồng 
NDT và tỷ giá giữa đồng USD và NDT 
vào thời điểm này là 1 USD = 8,27 NDT, 
sau đó Ngân hàng Trung ương tiến hành 
cải cách tỷ giá, cho phép thả nổi tỷ giá 
trong giới hạn biên độ 0,3% so với tỷ giá 
chính thức của Ngân hàng Trung ương. 
Đồng NDT đã lên giá 3,12% kể từ khi cải 
cách tỷ giá (http://www.globaltimes.cn). 

Những thay đổi của chính sách tỷ 
giá bắt đầu từ năm 1994 đã góp phần 
tích cực thúc đẩy sự phát triển của nền 
kinh tế Trung Quốc, khuyến khích xuất 
khẩu phát triển. Trước năm 1994, Trung 
Quốc luôn bị thâm hụt thương mại, cán 
cân vãng lai thiếu ổn định. Từ năm 2003 
lại đây, cán cân thương mại Trung Quốc 
luôn duy trì mức tăng xuất khẩu cao hơn 
nhập khẩu, đến năm 2008, tổng kim 
ngạch xuất nhập khẩu vượt lên đứng thứ 
ba thế giới, chỉ sau Mỹ, Đức. Cuối năm 
2009, Trung Quốc đã thay thế Đức trở 
thành nền kinh tế xuất khẩu hàng đầu 
thế giới sau Mỹ. 

d. Chính sách tín dụng 

Tín dụng xuất khẩu được hiểu là 
khoản tín dụng mà chính phủ nước xuất 
khẩu cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu 
của nước mình, cho doanh nghiệp nhập 

khẩu, hoặc ngân hàng bên nhập khẩu 
(còn được gọi là tín dụng thương mại) 
hoặc khoản cho vay trung và dài hạn, 
dùng để tài trợ cho các dự án và cung cấp 
vốn cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, 
để thúc đẩy xuất khẩu, tăng sức cạnh 
tranh của hàng hóa xuất khẩu. Từ năm 
1994, Trung Quốc đã thành lập một cơ 
cấu tín dụng xuất khẩu chuyên môn là 
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, 
sau đó, kể từ năm 2001, một số ngân 
hàng khác cũng bắt đầu phát triển 
nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu như ngân 
hàng công thương, ngân hàng nông 
nghiệp, ngân hàng xây dựng... Các lĩnh 
vực chủ yếu được hỗ trợ là đóng tàu, thiết 
bị đồng bộ và các sản phẩm cơ điện khác. 

Chỉ trong vòng hơn 10 năm từ năm 
1994 đến năm 2006, Ngân hàng Xuất 
nhập khẩu Trung Quốc đã phê chuẩn 
hơn 12,5 tỷ USD tín dụng xuất khẩu cho 
người mua, cấp khoản tín dụng 5,04 tỷ 
USD. Ví dụ, tháng 3/1996, Trung Quốc 
đã cấp khoản tín dụng người mua trị giá 
70 triệu USD cho Peru, khoản tín dụng 
này chủ yếu dùng để hỗ trợ các doanh 
nghiệp Trung Quốc xuất khẩu thiết bị 
phục vụ đường sắt và ô tô sang Peru. 
Năm 2005-2006, tốc độ tăng trưởng của 
nghiệp vụ tín dụng người mua tăng đáng 
kể. Tính đến năm 2009, Ngân hàng xuất 
nhập khẩu Trung Quốc đã cấp các khoản 
tín dụng trị giá 10 tỷ USD, riêng ngành 
chủ lực là đóng tàu đã chiếm 8,5 tỷ USD.  

Bảo hiểm quốc gia về tín dụng xuất 
khẩu - dịch vụ chủ yếu được cung cấp bởi 
tổ chức tín dụng xuất khẩu (ECA), đề 
cập đến việc bảo vệ và bồi thường cho 
người xuất khẩu khi họ cấp tín dụng 
thương mại hoặc bảo vệ và bồi thường 
cho các ngân hàng khi ngân hàng cho 
vay trung - dài hạn. Phạm vi bảo hiểm 
của Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu bao 
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gồm các khiếu nại tổn thất do không 
thanh toán những khoản phải thu, phát 
sinh từ hoạt động buôn bán hoặc những 
khoản cho vay trung - dài hạn vì lý do 
chính trị, thương mại. Ví dụ, từ năm 
2002 đến 2008, Bảo hiểm tín dụng Trung 
Quốc đã hỗ trợ cho xuất khẩu và đầu tư 
tổng giá trị là hơn 170 tỷ USD, cung cấp 
nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu cho vài 
nghìn doanh nghiệp, vài trăm hạng mục 
trung và dài hạn, như xuất khẩu các sản 
phẩm cơ điện cỡ lớn, thiết bị kỹ thuật 
cao, thiết bị đồng bộ cỡ lớn, các dự án 
đấu thầu nước ngoài 
(http://english.eximbank.gov.cn/en/). 

e. Các chính sách về thể chế - tổ chức 

Nổi bật và hiệu quả nhất trong các 
chính sách này là việc Chính phủ Trung 
Quốc xây dựng các đặc khu kinh tế. Hệ 
thống đặc khu kinh tế (SEZ) là một trong 
những nhân tố quan trọng trong tăng 
trưởng ấn tượng của Trung Quốc nhiều 
năm qua. Trung Quốc có chủ trương trao 
toàn quyền tự chủ cho SEZ, cho phép các 
SEZ hoàn toàn độc lập về tài chính với 
trung ương và có quyền đề ra những ưu 
đãi riêng đối với các nhà đầu tư, miễn là 
những ưu đãi đó nằm trong khuôn khổ 
pháp lý của nhà nước.  

Trong số những chính sách khuyến 
khích đối với SEZ, ưu đãi về thuế chính 
là nội dung quan trọng nhất. Trong các 
đặc khu kinh tế, khu công nghệ cao, mức 
thuế đánh vào lợi nhuận doanh nghiệp là 
15%, trong khi con số đó là 24% ở những 
vùng duyên hải và các thành phố trực 
thuộc tỉnh. Các công ty nước ngoài có thể 
được miễn thuế trong 2 năm đầu kể từ 
khi bắt đầu có lợi nhuận, và sau đó được 
giảm một nửa trong 3 năm tiếp theo. Các 
công ty công nghệ cao được miễn thuế 
trong 2 năm đầu kể từ khi làm ăn có lãi 
và được giảm một nửa trong 6 năm tiếp 

theo. Những doanh nghiệp xuất khẩu 
được giảm một nửa thuế thu nhập nếu 
kim ngạch xuất khẩu hàng năm chiếm 
hơn 70% tổng doanh số bán hàng (The 
Economist, 2013). Các công ty này sẽ 
được hưởng thêm nhiều ưu đãi khác nếu 
họ mua những thiết bị được sản xuất 
trong nước. Các công ty nước ngoài được 
miễn thuế hoàn toàn nếu họ chuyển giao 
công nghệ vào Trung Quốc. 

II. Một số gợi ý cho Việt Nam 

Qua những phân tích ở phần trên, 
chúng tôi xin nêu một số gợi ý có tính 
kinh nghiệm rút ra từ việc triển khai các 
chính sách khuyến khích xuất khẩu đối 
với doanh nghiệp Trung Quốc cho các 
nhà hoạch định chính sách xuất khẩu 
của Việt Nam hiện nay như sau: 

Một là, chính sách thúc đẩy xuất 
khẩu ở Trung Quốc được thực hiện với 
cách tiếp cận phù hợp với hoàn cảnh cụ 
thể của đất nước. Trung Quốc lựa chọn 
phương pháp cải cách tiệm tiến, chứ 
không chấp nhận chương trình cải cách 
trọn gói theo kiểu liệu pháp sốc của 
Ngân hàng Thế giới  (WB) và Quỹ Tiền 
tệ quốc tế (IMF). Cải cách ở Trung Quốc 
được bắt đầu trong điều kiện có sự ổn 
định chính trị trong nước, mục tiêu là 
củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản, tiếp tục xây dựng và phát triển 
CNXH, không thực hiện chuyển đổi kinh 
tế theo kiểu các nước Đông Âu. 

Hai là, chính sách thúc đẩy xuất 
khẩu của Trung Quốc có sự thay đổi qua 
từng giai đoạn, phù hợp với tình hình 
kinh tế trong nước và quốc tế. Cho đến 
đầu những năm 1990, các biện pháp chủ 
yếu để thúc đẩy xuất khẩu là giảm dần 
mức độ kiểm soát hoạt động xuất khẩu, 
tạo động lực khuyến khích đối với xuất 
khẩu thông qua các biện pháp điều chỉnh 
tỷ giá, ban hành chế độ giữ lại ngoại tệ, 
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thiết lập chế độ tỷ giá kép, áp dụng chế 
độ khoán hợp đồng ngoại thương và một 
loạt các biện pháp hỗ trợ xuất khẩu khác, 
kể cả việc sử dụng ngân sách nhà nước 
để bù lỗ xuất khẩu. Để thúc đẩy xuất 
khẩu, Trung Quốc chuyển sang áp dụng 
các chính sách hoàn thuế xuất khẩu, bảo 
hiểm và bảo lãnh xuất khẩu, và đẩy 
mạnh quá trình tự do hóa nhập khẩu. 
Đây là những chính sách phù hợp với tập 
quán và thông lệ quốc tế được sử dụng 
phổ biến ở các nước công nghiệp phát 
triển và nhiều nước khác. 

Ba là, áp dụng những chính sách 
thích hợp để khơi thông nguồn lực của 
đất nước, hình thành và phát triển các 
ngành xuất khẩu. Một trong những bài 
học quý báu nhất rút ra từ chính sách 
cải cách mở cửa nói chung và thúc đẩy 
xuất khẩu nói riêng của Trung Quốc là 
việc phá bỏ sự cứng nhắc trong cơ chế 
phân bổ nguồn lực, tạo điều kiện để 
những nguồn lực trong một thời gian 
dài không được sử dụng hoặc sử dụng 
lãng phí được chuyển đến những ngành 
mà đất nước có lợi thế so sánh (như dệt 
may và các ngành công nghiệp nhẹ 
khác). Quá trình di chuyển lao động ở 
Trung Quốc được bắt đầu từ cuối những 
năm 1970 và cho đến nay vẫn đang tiếp 
tục diễn ra.   

Bốn là, áp dụng những chính sách 
thích hợp để tạo lập và phát triển những 
lợi thế cạnh tranh mới, dẫn đến sự 
chuyển dịch nhanh chóng cơ cấu xuất 
khẩu. Trung Quốc áp dụng các biện pháp 
hỗ trợ cho các ngành nói trên trong 
khuôn khổ chính sách định hướng ngành 
mục tiêu, thực hiện chính sách nhằm tạo 
lập và phát triển năng lực công nghệ 
quốc gia, triển khai các chương trình 
khoa học công nghệ trong nước kết hợp 
với nhập khẩu công nghệ tiên tiến của 

nước ngoài. Việc nhập khẩu công nghệ 
nước ngoài không chỉ dừng lại ở hình 
thức nhập khẩu máy móc thiết bị mà có 
sự chuyển hướng sang hình thức chuyển 
giao bằng sáng chế, tư vấn kỹ thuật, 
thiết kế hoặc tổ chức sản xuất phối hợp.  

Năm là, khai thác một cách thích 
hợp vai trò của tỷ giá hối đoái và các biện 
pháp đòn bẩy khuyến khích tài chính để 
thúc đẩy xuất khẩu. Việc Trung Quốc 
xóa bỏ hệ thống tỷ giá kép và thống nhất 
các mức tỷ giá vào đầu năm 1994 có thể 
được coi là một cú phá giá ngoạn mục 
đồng nội tệ, điển hình cho “nghệ thuật 
chớp thời cơ” của Trung Quốc trong việc 
nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa 
xuất khẩu của mình, đồng thời 
giúp Trung Quốc đẩy mạnh cắt giảm 
thuế nhập khẩu chuẩn bị gia nhập WTO, 
trong khi vẫn bảo vệ được sản xuất trong 
nước. Tuy nhiên, việc Trung Quốc không 
phá giá đồng NDT sau khi khủng hoảng 
tài chính nổ ra ở châu ¸ đã khiến thế 
giới có cái nhìn thiện cảm đối với Trung 
Quốc, đồng thời cho thấy Trung Quốc có 
khả năng đối phó với cơn bão tài chính 
mà không cần tới biện pháp phá giá. 

Sáu là, khai thác và phát huy triệt để 
vai trò của FDI để thúc đẩy sự tăng 
trưởng và chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu. 
Trung Quốc chủ trương dựa vào vốn FDI 
để phục vụ mục tiêu mở rộng xuất khẩu. 
Thu hút FDI là giải pháp quan trọng để 
Trung Quốc tiếp cận nguồn vốn, bí quyết 
kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của nước 
ngoài, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, phát triển khu vực xuất khẩu, và đẩy 
mạnh thâm nhập thị trường thế giới. 
Trên cơ sở nhận thức đó, Trung Quốc bắt 
đầu xóa bỏ những rào cản đối với FDI từ 
cuối năm 1978, đồng thời thực thi hàng 
loạt biện pháp chính sách nhằm thu hút 
FDI với quy mô lớn. Sau giai đoạn thu 
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hút FDI có tính chất thử nghiệm, từ giữa 
những năm 1980 trở đi việc thu hút FDI 
của Trung Quốc chủ yếu phục vụ cho 
mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu các sản 
phẩm chế tạo sử dụng nhiều lao động, 
với nguồn cung cấp FDI trọng tâm là 
Hong Kong, Đài Loan và các nền kinh tế 
khác trong khu vực nơi có nhiều người 
Hoa sinh sống. Cùng với việc tiếp tục 
khai thác FDI để gia tăng xuất khẩu các 
mặt hàng chế tạo sử dụng nhiều lao động 
nói chung, từ năm 1995 Trung Quốc bắt 
đầu đẩy mạnh việc gắn FDI với các mục 
tiêu công nghiệp với việc ban hành và 
sửa đổi nhiều lần “Quy định tạm thời về 
định hướng đầu tư nước ngoài”, theo đó 
vốn FDI được khuyến khích đổ vào các 
ngành định hướng xuất khẩu, các ngành 
công nghệ mới - công nghệ cao � 
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